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TÓM TẮT 

Nghiên cứu khả năng giải phóng photpho (P) ra khỏi bùn có ý nghĩa rất quan trọng để thu hồi và 
tái sử dụng P cho ngành công nghiệp phân bón. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ảnh hưởng của 
nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng P, nitơ (N), một số cation (Ca2+, Mg2+) và các chất hữu 
cơ (tính  theo nhu cầu oxi hoá học, COD) ra khỏi bùn thải. Kết quả cho thấy ở 50oC tốc độ giải phóng 
của photphat (PO4

3--P) và tổng P (TP) tương đối thấp. Khi nhiệt độ tăng dần lên 80oC, tốc độ này diễn 
ra rất nhanh trong khoảng 2 h đầu tiên và giảm dần khi tăng thời gian xử lý. Ở cùng nhiệt độ và thời 
gian xử lý, hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) càng cao thì P được giải phóng càng nhiều. Tổng nitơ 
(TN) cũng giải phóng nhanh trong quá trình xử lý, nhưng nồng độ của amoni (NH4

+-N), nitrat (NO3
--N), 

nitrit (NO2
--N) đều rất thấp. Sự giải phóng của Mg2+ tăng lên theo nhiệt độ và thời gian xử lý, trong khi 

đó Ca2+ lại suy giảm. Ở nhiệt độ càng cao, COD giải phóng càng lớn. MLSS giảm nhanh khi tăng nhiệt 
độ và thời gian xử lý. Kết luận chung: điều kiện thích hợp để giải phóng P và các chất vô cơ, hữu cơ 
ra khỏi bùn là 60oC, thời gian xử lý 2 h. 

Từ khóa: Bùn thải, giải phóng nitơ, giải phóng photpho, giảm khối lượng bùn, nhiệt độ. 

SUMMARY 

Study on the potential of the phosphorus (P), which released from wasted sludge, plays an 
important role in P recovery and reuse for fertilizer industry. In the present study, the effects of 
temperature and time on the release of P, nitrogen (N), organic matters (Calcullated as Chemical 
Oxygen demand COD), and some cations (Ca2+, Mg2+) from wasted sludge were examined. As a result, 
at 50°C the rate of phosphate (PO4

3—P) và total P (TP) release was relative low. When temperatures 
were increased up 80°C the releasing rates were much higher in the first two hour and then reduced 
gradually afterwards. At the same treatment temperature and time, the higher mixed liquid suspended 
solids (MLSS) concentration the higher P release was achieved. Total N (TN) was released quickly 
during sludge treatment, but ammonium (NH4

+-N), nitrate (NO3
--N), nitrite (NO2

--N) concentrations were 
very low. Mg2+ release was increased with treatment temperature and time, whereas Ca2+ release was 
reduced. The more COD was released at higher temperature. MLSS concentration was reduced rapidly 
when treatment temperature and time were increased. In conclusion, 60°C and 2 hrs were considered 
as the proper conditions for the release of phosphorus, inorganic as well as organic compounds from 
wasted sludge.   

Key words: Nitrogen release, phosphorus release, sludge reduction, temperature, wasted sludge.    
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Photpho (P) là nguyên tố đa lượng đóng 
vai trò rất quan trọng cho sự sống của tất cả 
các loài  bao gồm các loại vi khuẩn, thực vật, 
động vật và cả con người (Karl, 2000). Tuy 
nhiên, P lại không thể tổng hợp được bằng 
phương pháp nhân tạo. Trong tự nhiên, P là 
nguồn tài nguyên không có khả năng tự 
phục hồi (Stanley, 2001). Các nguồn dự trữ P 
trên thế giới đã và đang bị khai thác với tốc 
độ tăng nhanh chóng. Ước tính, chỉ sau 
khoảng 20 năm nữa, nguồn tài nguyên này ở 
một số nước (ví dụ Canada, Togo, Senegan) 
sẽ bị cạn kiệt. Trung Quốc có trữ lượng 
quặng photphat lớn nhất, nhưng thời gian 
cạn kiệt ước tính cũng chỉ khoảng 125 năm 
nữa (Đỗ Khắc Uẩn và Đặng Kim Chi, 2008). 

Mặt khác, nếu P thải vào nguồn nước 
tiếp nhận quá cao sẽ gây ra hiện tượng phú 
dưỡng, làm ảnh hưởng đến các sinh vật thủy 
sinh và môi trường (Đặng Kim Chi, 1999). P 
trong nước thải có thể được xử lý bằng 
phương pháp sinh học. Phương pháp này tạo 
ra bùn thải ra có hàm lượng P cao (Grady và 
cs., 1999). Khi P được giải phóng ra khỏi 
bùn, có thể được thu hồi bằng phương pháp 
(thường là dạng muối photphat) và có thể tái 
sử dụng cho ngành công nghiệp phân bón 
(de-Bashan và Bashan, 2004). Do đó, nghiên 
cứu và đánh giá các phương pháp hiệu quả 
để thực hiện quá trình giải phóng P ra khỏi 
bùn có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. 
Quá trình giải phóng P ra khỏi bùn có thể 
được thực hiện bằng phương pháp sinh học 
dựa vào hoạt động của một số chủng vi 
khuẩn đặc trưng (ví dụ chủng vi khuẩn 
Acinetobacter) diễn ra trong điều kiện yếm 
khí (Tchobanoglous và cs., 2003). Phương 
pháp này đòi hỏi phải cung cấp đủ lượng cơ 
chất và hoàn toàn dựa vào các chức năng của 
loài vi khuẩn đặc trưng nêu trên. Để đạt 
hiệu quả xử lý cao, phương pháp này đòi hỏi 
phải duy trì chế độ vận hành ổn định. Bên 
cạnh đó, giải phóng P ra khỏi bùn bằng một 

số phương pháp khác cũng đã được nghiên 
cứu, ví dụ phân giải bùn bằng nhiệt 
(Shanableh, 2000; Dwyer và cs., 2008), xử lý 
bùn bằng ozon (O3) (Yan và cs., 2009; 
Campos và cs., 2009), hoặc xử lý bùn bằng 
hydro peroxit (H2O2) (Saayman và cs., 1996; 
Kim và cs., 2009). Trong các phương pháp 
nêu trên, phương pháp xử lý nhiệt có nhiều 
triển vọng nhất nếu nguồn năng lượng cho 
quá trình xử lý được tận thu từ nguồn khí 
sinh học sinh ra từ công đoạn phân giải yếm 
khí (Holm-Nielsen và cs., 2009). Do vậy, nếu 
kết hợp quá trình phân giải bùn yếm khí với 
phương pháp xử lý bùn bằng nhiệt để thu hồi 
P sẽ là một giải pháp có tính khả thi cao. 

Mặc dù phương pháp xử lý bùn bằng 
nhiệt đã được một số tác giả nghiên cứu 
(Shanableh, 2000; Dwyer và cs., 2008). Tuy 
nhiên, các nghiên cứu đó chủ yếu tập trung 
đánh giá và ước tính hiệu quả giảm thể tích 
và khối lượng bùn thải, hoàn toàn không đề 
cập đến sự giải phóng các hợp chất có trong 
bùn thải xảy ra trong quá trình xử lý. 

Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ảnh 
hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự 
giải phóng photpho ra khỏi bùn thải trong 
quá trình xử lý bùn bằng phương pháp nhiệt. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đánh giá sự 
giải phóng nitơ, các hợp chất hữu cơ, một số 
cation (Ca2+, Mg2+), và hiệu quả giảm hàm 
lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) cũng như 
phần chất rắn bay hơi (VSS) ở các điều kiện 
xử lý khác nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

2.1. Thí nghiệm xử lý bùn bằng phương 
       pháp nhiệt 

Các thí nghiệm xử lý bùn thải được tiến 
hành gián đoạn theo từng mẻ. Các mẫu bùn 
cần xử lý (thể tích mẫu là 100 mL, và có hàm 
lượng MLSS 7500 mg/L) được đưa vào các 
bình phản ứng tương ứng (có thể tích 150 
mL). Các bình phản ứng này được đặt vào 
máy điều nhiệt (WiseBathWSB01018, 
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Daihan Scientific Co., Korea). Nhiệt độ thí 
nghiệm được điều chỉnh và kiểm soát các 
mức nhiệt độ 50, 60, 70 và 80oC nhờ bộ cảm 
biến nhiệt tự động. Bộ phận rung lắc đảm 
bảo hỗn hợp bùn trong bình phản ứng được 
đảo trộn đồng nhất trong thời gian thí 
nghiệm. Các thí nghiệm được tiến hành 
trong thời gian 5 h. Trong quá trình phản 
ứng, thành phần photpho và các hợp chất 
khác sẽ được giải phóng ra khỏi bùn. Định 
kỳ sau 30 phút, các mẫu bùn được lấy ra và 
tiến hành phân tích các thông số theo mục 
đích nghiên cứu. Để đảm bảo số liệu có độ tin 
cậy cao, tất cả thí nghiệm tại mỗi nhiệt độ 
được tiến hành lặp lại 3 lần, kết quả thu 
được là giá trị trung bình. 

2.3. Phương pháp phân tích 

Các mẫu thu được sau thời gian phản 
ứng được tiến hành ly tâm ở 5000 vòng/phút 
trong 5 phút (dùng máy ly tâm WiseSpinCF-
10, Daihan Scientific Co., Korea). Một phần 
nước thu được dùng để phân tích các thông 
số nhu cầu oxi hóa học (COD), tổng photpho 
(TP), photphat (PO4

3--P), tổng nit¬ (TN), 
nitrat (NO3

--N), nitrit (NO2
--N) và amoni 

(NH4
+-N). Trong đó, COD, TP, PO4

3--P, TN, 
NO3

--N và NO2
--N được xác định bằng 

phương pháp so màu (trình tự thực hiện theo 
phương pháp chuẩn của APHA (2005) và đo 
bằng thiết bị Hach (Model DR/2500, Hach 
Corp., USA). NH4

+-N được xác định bằng 
phương pháp điện cực chọn lọc ion (Thermo 
Orion, Model 95-12, USA). Một phần mẫu 
sau phản ứng được lọc qua giấy lọc sợi thủy 
tinh, kích thước lỗ 0,45 μm (loại giấy lọc 
GD/X PVDF, Whatman, UK). Phần nước thu 
được dùng để phân tích nồng độ của các 
cation canxi (Ca2+) và Magie (Mg2+) bằng 
phương pháp sắc ký ion (sử dụng thiết bị 
Dionex DX-80 Ion Analyzer, Dionex Corp., 
USA). Phần mẫu bùn còn lại được dùng để 
xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) 
và phần chất rắn bay hơi (VSS) theo phương 
pháp chuẩn của APHA (2005). Độ pH của các 

mẫu được đo bằng thiết bị Horiba Navi@pH 
meter (Model F-54, Japan).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 
        xử lý đến sự giải phóng photpho 

Sự giải phóng của TP và PO4
3--P ra khỏi 

bùn trong quá trình xử lý bùn thải ở các 
nhiệt độ khác nhau (thay đổi từ 50 đến 80oC) 
(Hình 1) cho thấy, ở 50oC tốc độ giải phóng 
của cả PO4

3--P và TP đều tương đối thấp. Khi 
nhiệt độ xử lý tăng lên 60, 70 và 80oC, tốc độ 
giải phóng PO4

3--P và TP diễn ra rất nhanh 
trong khoảng 2 giờ đầu tiên và tốc độ này 
giảm dần khi tăng thời gian xử lý. Kết quả 
biểu diễn tỷ lệ giữa PO4

3--P và TP cho thấy rõ 
sự giải phóng PO4

3--P chiếm chủ yếu. Tuy 
nhiên, khi nhiệt độ tăng từ 50oC đến 80oC, tỷ 
lệ của PO4

3--P và TP lại có xu hướng suy giảm. 
Từ các kết quả thu được (Hình 1) cho 

thấy, chỉ cần xử lý bùn thải ở 60oC là đảm 
bảo quá trình giải phóng PO4

3--P đạt hiệu 
quả. Cụ thể, sau 2 giờ xử lý bùn ở 60oC, 
lượng PO4

3--P giải phóng thu được là 90,5 
mg/L, chiếm khoảng 91,8% tổng lượng TP đã 
giải phóng. Đối với việc thu hồi photpho, 
PO4

3--P đóng vai trò quan trọng hơn là TP 
(Song và cs., 2002). Kết quả của nghiên cứu 
này cho thấy, điều kiện thích hợp cho quá 
trình giải phóng photpho bằng phương pháp 
xử lý nhiệt là 60oC và thời gian xử lý là 2 giờ. 

Một vấn đề nhỏ được đặt ra, hàm lượng 
MLSS có ảnh hưởng đến quá trình giải 
phóng P như thế nào? Một điều hiển nhiên là 
trong cùng một thể tích bùn cho trước, MLSS 
càng cao thì càng chứa nhiều P. Khi MLSS 
cao, tức là tỷ lệ nước trong đó giảm. Khi tỷ lệ 
nước giảm, thì năng lượng tiêu tốn cho quá 
trình đun nóng sẽ giảm. Điều này dễ hiểu 
bởi vì hầu như năng lượng cần cho quá trình 
xử lý bùn phụ thuộc chủ yếu vào vào lượng 
nước có trong thể tích bùn cần đun nóng. 
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Hình 1. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng photpho 

Để xác định rõ hơn ảnh hưởng của 
MLSS đến sự giải phóng của photpho, 
nghiên cứu tiến hành hai thí nghiệm bổ sung 
với MLSS trong hai thí nghiệm này lần lượt 
5000 và 10000 mg/L (bằng cách pha loãng 
mẫu bùn bằng nước cất hoặc gạn bỏ bớt phần 
nước trong sau khi lắng). Thí nghiệm bổ 
sung được tiến hành ở 60oC. Kết quả thu 
được (Hình 2) cho thấy rõ ảnh hưởng của 
MLSS đến sự giải phóng photpho. Khi MLSS 
được tăng lên gấp đôi, lượng P được giải 
phóng cũng tăng tương ứng khoảng 2 lần. 
Như vậy, MLSS là yếu tố quan trọng đối với 
quá trình xử lý bùn bằng phương pháp nhiệt. 
ở cùng nhiệt độ xử lý, MLSS càng cao thì 

photpho được giải phóng càng nhiều. MLSS 
cao có thể tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí 
vận hành đối với việc giải phóng P trong quá 
trình xử lý bùn bằng phương pháp nhiệt. 

3.2. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 
       xử lý đến sự giải phóng nitơ 

Hình 3 biểu diễn kết quả các hợp chất 
nitơ được giải phóng ra khỏi bùn trong quá 
trình xử lý nhiệt. Kết quả thu được cho thấy, 
TN cũng được giải phóng nhanh trong quá 
trình đun nóng, nhưng nồng độ của NH4

+-N, 
NO3

--N, NO2
--N đều rất thấp. Như vậy, lượng 

TN giải phóng trong quá trình xử lý chủ yếu 
chứa thành phần nitơ hữu cơ. 
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Hình 2. ảnh hưởng của hàm lượng MLSS đến sự giải phóng photpho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng nitơ 
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Nitơ ở dạng NH4
+-N có thể được sử dụng 

trong một số quá trình thu hồi photpho, 
chẳng hạn quá trình kết tủa tạo thành 
magie amoni photphat hydrat (còn được gọi 
là tinh thể struvit) theo phương trình phản 
ứng rút gọn sau (Yi và cs., 2005).  

NH4
+ + Mg2+ + PO4

3- + 6H2O  
MgNH4PO4.6H2O 

Phương pháp thu hồi photpho ở dạng 
struvite có ưu điểm xử lý đồng thời cả 
photpho và nitơ ra khỏi nước thải. Nhưng 
trong nghiên cứu này, kết quả phân tích 
(Hình 3) cho thấy, nồng độ của NH4

+-N giải 
phóng quá thấp (chỉ dao động khoảng 1-4 
mg/L). Do đó, kết tủa struvit sẽ rất khó hình 
thành trong điều kiện nghiên cứu này. 

Kết nối công đoạn tiền xử lý bùn với hệ 
thống xử lý nước thải, cần lưu ý rằng, hỗn 
hợp bùn sau xử lý thường được tuần hoàn trở 
lại hệ thống (Shanableh, 2000). Khi đó, nếu 
nếu lượng nitơ giải phóng ra khỏi bùn quá 
lớn có thể làm cho tải lượng nitơ đầu vào hệ 
thống xử lý nước thải dư thừa, vượt quá khả 
năng xử lý nitơ của hệ thống. Do vậy, bắt 
buộc phải tính đến vấn đề hạn chế sự giải 
phóng của nitơ khi xử lý bùn bằng phương 
pháp nhiệt. Hay nói cách khác, cần hạn chế 
quá trình xử lý bùn ở dải nhiệt độ cao. Cân 

nhắc đến khía cạnh này, có thể lựa chọn 
nhiệt độ thích hợp cho quá trình giải phóng 
nitơ là 60oC (tương tự khoảng nhiệt độ thích 
hợp đối với quá trình giải phóng P). 

3.3. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 
        xử lý đến sự giải phóng một số cation 

Nghiên cứu này cũng tiến hành phân 
tích kiểm tra mức độ giải phóng của một số 
cation (Ca2+, Mg2+) trong dung dịch tách ra 
sau quá trình xử lý bùn. Kết quả thu được 
trên hình 4 cho thấy, sự giải phóng của 
Mg2+ tăng lên theo nhiệt độ và thời gian 
phản ứng, trong khi đó Ca2+ lại suy giảm 
rất rõ ràng khi nhiệt độ và thời gian phản 
ứng tăng lên. 

Sự suy giảm của Ca2+ phản ánh quá 
trình kết tủa đã diễn ra. Điều này giải thích 
cho kết quả phân tích ở hình 1: PO4

3--P thu 
được càng thấp ở nhiệt độ càng cao. Nói cách 
khác đã có sự kết hợp giữa Ca2+ và PO4

3--P để 
tạo thành kết tủa canxi photphat trong quá 
trình xử lý bùn. 

Như vậy, để hạn chế sự giải phóng của 
Ca2+, là tác nhân tạo kết tủa làm giảm lượng 
PO4

3--P đã giải phóng, nên chọn khoảng 
nhiệt độ thấp cho quá trình xử lý bùn bằng 
phương pháp nhiệt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng Ca2+ và Mg2+ 
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3.4. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 
       xử lý đến sự giải phóng các chất hữu cơ 

Trong nghiên cứu này, sự giải phóng 
của các chất hữu cơ được đánh giá thông 
qua phân tích nồng độ COD của dung dịch 
thu được sau quá trình xử lý nhiệt. Hình 5 
biểu diễn kết quả phân tích nồng độ COD 
đã giải phóng. Kết quả thu được cho thấy, 
COD tăng lên đáng kể khi tăng nhiệt độ và 

thời gian xử lý. ở nhiệt độ càng cao, COD 
giải phóng càng lớn. Như vậy, xử lý bùn 
bằng phương pháp nhiệt có ưu điểm là khả 
năng tạo ra một lượng đáng kể các chất hữu 
cơ hòa tan. Lượng COD giải phóng ra có thể 
dùng làm nguồn cung cấp chất hữu cơ bổ 
sung cho quá trình khử nitrat trong hệ 
thống xử lý nước thải. 

Một số nghiên cứu cho thấy, thành 
phần các chất hữu cơ giải phóng trong quá 
trình xử lý bùn rất phức tạp, bao gồm nhiều 
hợp chất hữu cơ khác nhau, chẳng hạn các 
axit hữu cơ (như axit axetic, propionic, 
butyric, iso-butyric, valeric, và iso-valeric) 

(Borowski và Szopa, 2007). Do điều kiện 
hạn chế về thiết bị phân tích trong thời gian 
tiến hành thực nghiệm, nên nghiên cứu này 
chưa có điều kiện để phân tích riêng biệt 
thành phần của các axit hữu cơ. Tuy nhiên, 
kết quả đo pH của các mẫu thí nghiệm 
(Hình 6) cho thấy, pH suy giảm nhanh sau 
quá trình xử lý, phần nào chứng tỏ đã có sự 
giải phóng các axit hữu cơ ra khỏi bùn trong 
quá trình xử lý. 

3.5. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 
        xử lý đến khả năng giảm khối lượng 
       bùn thải 

Sự suy giảm về MLSS và VSS thu được 
trong quá trình xử lý nhiệt được thể hiện 

trên hình 7. ở 50oC, tốc độ suy giảm MLSS 
và VSS rất chậm. Khi nhiệt độ đạt 60oC, tốc 
độ giảm MLSS và VSS tăng nhanh chóng, và 
khối lượng bùn giảm càng nhiều ở nhiệt độ 
càng cao. Kết quả thu được phù hợp với sự 
biến thiên giải phóng của P, N, COD và các 
cation Ca2+, Mg2+. 

 

Hình 5. ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến sự giải phóng COD 
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Hình 6. Sự biến thiên pH của các hỗn hợp bùn sau quá trình xử lý 

4. KẾT LUẬN 

Trong quá trình xử lý bùn thải bằng 
phương pháp nhiệt, không chỉ photpho mà cả 
nitơ, một số cation (Ca2+, Mg2+) và các chất 
hữu cơ cũng được giải phóng ra khỏi bùn. 

Kết quả cụ thể: 

- ở 50oC tốc độ giải phóng của cả PO4
3--P 

và TP đều tương đối thấp. Khi nhiệt độ xử lý 
tăng đến 80oC, tốc độ giải phóng PO4

3--P và 
TP diễn ra rất nhanh trong khoảng 2 giờ đầu 
tiên và sau đó giảm dần.  

- Hàm lượng MLSS có ảnh hưởng lớn 
đến sự giải phóng photpho. ở cùng nhiệt độ 
xử lý, khi MLSS được tăng lên gấp đôi, lượng 
P được giải phóng cũng tăng tương ứng 
khoảng 2 lần.  

- TN cũng được giải phóng nhanh trong 
quá trình xử lý, nhưng nồng độ của NH4

+-N, 
NO3

--N, NO2
--N đều rất thấp.  

- Sự giải phóng của Mg2+ tăng lên theo 
nhiệt độ và thời gian xử lý, trong khi đó Ca2+ 
lại suy giảm, phản ánh có quá trình kết tủa 
canxi photphat trong quá trình xử lý.  

- COD tăng lên đáng kể khi tăng nhiệt 
độ và thời gian xử lý.  

- Tốc độ và khối lượng MLSS, VSS giảm 
nhanh khi tăng nhiệt độ và thời gian xử lý, 
phù hợp với sự biến thiên giải phóng của P, 
N, COD và các cation Ca2+, Mg2+.  

Kết luận chung: hàm lượng MLSS là 
yếu tố quan trọng đối với quá trình xử lý 
bùn bằng phương pháp nhiệt. Điều kiện 
thích hợp cho quá trình giải phóng photpho 
và các hợp chất vô cơ, hữu cơ ra khỏi bùn xử 
lý bằng phương pháp nhiệt là 60oC và thời 
gian xử lý 2 h. 

Lời cảm ơn 

Các tác giả chân thành cảm ơn Chương 
trình BK21 - Bộ Giáo dục, Khoa học và Hàn 
Quốc, và Đại học Sungkyunkwan đã tài trợ 
kinh phí và cơ sở vật chất cho nghiên cứu 
này.  
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